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Một số ký hiệu và chữ viết tắt

H không gian Hilbert thực

X không gian Banach thực

X∗ không gian liên hợp của X

Rn không gian Euclide n chiều

∅ tập rỗng

x := y x được định nghĩa bằng y

∀x với mọi x

∃x tồn tại x

I ánh xạ đơn vị

A ∩B A giao với B

AT ma trận chuyển vị của ma trận A

a ∼ b a tương đương với b

A∗ toán tử liên hợp của toán tử A

D(A) miền xác định của toán tử A

R(A) miền giá trị của toán tử A

xk → x dãy {xk} hội tụ mạnh tới x

xk ⇀ x dãy {xk} hội tụ yếu tới x
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Mở đầu

Cho X là một không gian Banach thực phản xạ, X∗ là không gian liên
hợp của X , cả hai có chuẩn đều được kí hiệu là ‖.‖, A : X → X∗ là toán tử
đơn điệu đơn trị. Xét phương trình toán tử loại I: với f ∈ X∗, tìm x0 ∈ X

sao cho

A(x0) = f. (0.1)

Khi toán tử A không có tính chất đơn điệu đều hoặc đơn điệu mạnh, bài
toán (0.1) nói chung là một bài toán đặt không chỉnh (ill-posed) theo nghĩa
nghiệm của nó không phụ thuộc liên tục vào dữ kiện ban đầu.

Nhiều bài toán của thực tiễn, khoa học, công nghệ, kinh tế... dẫn tới bài
toán đặt không chỉnh. Những người có công đặt nền móng cho lý thuyết bài
toán đặt không chỉnh là các nhà toán học A. N. Tikhonov, M. M. Lavrentiev,
V. K. Ivanov .... Do tính không ổn định của bài toán này nên việc giải số
của nó gặp khó khăn. Lí do là một sai số nhỏ trong dữ kiện của bài toán
có thể dẫn đến một sai số bất kỳ của nghiệm. Để giải loại bài toán này, ta
phải sử dụng những phương pháp ổn định, sao cho khi sai số của các dữ
kiện càng nhỏ thì nghiệm xấp xỉ tìm được càng gần với nghiệm đúng của
bài toán xuất phát. Năm 1963, A. N. Tikhonov [7] đã đưa ra một phương
pháp hiệu chỉnh nổi tiếng và kể từ đó lý thuyết các bài toán đặt không chỉnh
được phát triển hết sức sôi động và có mặt ở hầu hết các bài toán thực tế.
Nội dung chủ yếu của phương pháp này là xây dựng nghiệm hiệu chỉnh cho
phương trình toán tử (0.1) trong không gian Hilbert thực H dựa trên việc
tìm phần tử cực tiểu xh,δ

α của phiếm hàm Tikhonov

F h,δ
α (x) = ‖Ah(x)− fδ‖2 + α‖x∗ − x‖2 (0.2)

trong đó α > 0 là tham số hiệu chỉnh phụ thuộc vào h và δ, x∗ là phần tử
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cho trước đóng vai trò là tiêu chuẩn chọn và (Ah, fδ) là xấp xỉ của (A, f).
Hai vấn đề cần được giải quyết ở đây là tìm phần tử cực tiểu của phiếm
hàm Tikhonov và chọn tham số hiệu chỉnh α = α(h, δ) thích hợp để phần
tử cực tiểu xh,δ

α(h,δ) dần tới nghiệm chính xác của bài toán (0.1) khi h và δ
dần tới không.

Việc tìm phần tử cực tiểu của phiếm hàm Tikhonov sẽ gặp nhiều khó
khăn trong trường hợp bài toán phi tuyến. Đối với lớp bài toán phi tuyến
với toán tử đơn điệu A : X → X∗, F. Browder [5] đưa ra một dạng khác
của phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov. Tư tưởng chủ yếu của phương pháp
do F. Browder đề xuất là sử dụng một toán tử B : X → X∗ có tính chất h-
liên tục (hemicontinuous), đơn điệu mạnh làm thành phần hiệu chỉnh. Bằng
phương pháp này, Nguyễn Bường [6] đã xây dựng nghiệm hiệu chỉnh cho
phương trình toán tử loại I (0.1) trên cơ sở giải phương trình

Ah(x) + αB(x) = fδ. (0.3)

Bản luận văn này nhằm mục đích trình bày phương pháp hiệu chỉnh cho
phương trình toán tử loại I (0.1) trong không gian Banach phản xạ thực
X dựa trên toán tử tuyến tính đơn điệu mạnh làm thành phần hiệu chỉnh.
Trình bày phương pháp xây dựng nghiệm hiệu chỉnh hữu hạn chiều và một
phương pháp lặp tìm nghiệm hiệu chỉnh.

Nội dung của luận văn gồm có phần mở đầu, hai chương, phần kết luận
và danh mục các tài liệu tham khảo. Chương 1 giới thiệu một số kiến thức
cơ bản nhất về toán tử đơn điệu, phương trình toán tử đặt không chỉnh, sự
tồn tại nghiệm và tính chất của tập nghiệm của phương trình toán tử loại
I. Trong chương 2, chúng tôi trình bày phương pháp hiệu chỉnh Browder-
Tikhonov cho phương trình toán tử loại I dựa trên toán tử tuyến tính đơn
điệu mạnh. Trình bày sự hội tụ và tốc độ hội tụ của nghiệm hiệu chỉnh trên
cơ sở tham số hiệu chỉnh được chọn tiên nghiệm. Chúng tôi cũng trình bày
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phương pháp xấp xỉ hữu hạn chiều nghiệm hiệu chỉnh và ở phần cuối của
chương là một phương pháp lặp cho nghiệm hiệu chỉnh cùng với ví dụ minh
họa.
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Chương 1

Phương trình toán tử loại I

Trong chương này chúng tôi trình bày các khái niệm và kết quả cơ bản
nhất về phương trình toán tử loại I với toán tử đơn điệu. Chúng tôi cũng
trình bày khái niệm về bài toán đặt không chỉnh và đưa ra một vài ví dụ về
phương trình toán tử đặt không chỉnh. Các kiến thức của chương này được
tham khảo từ các tài liệu [1], [2] và [4].

1.1. Toán tử đơn điệu

Cho A : X → X∗ là toán tử đơn trị từ không gian Banach thực phản xạ
X vàoX∗ với miền xác định làD(A) ⊆ X (thông thường ta coiD(A) ≡ X

nếu không nói gì thêm) và miền giá trị (miền ảnh) R(A) nằm trong X∗.

Định nghĩa 1.1.1. Toán tử A được gọi là đơn điệu nếu

〈Ax− Ay, x− y〉 ≥ 0, ∀x, y ∈ X.

A được gọi là đơn điệu chặt nếu dấu bằng chỉ đạt được khi x = y.

Khái niệm về toán tử đơn điệu cũng có thể được mô tả dựa trên đồ thị
Gr(A) của toán tử A trong không gian tích X × X∗, trong đó theo định
nghĩa

Gr(A) = {(x, y) : y = Ax}.

Định nghĩa 1.1.2. Toán tử A được gọi là đơn điệu nếu

〈x∗ − y∗, x− y〉 ≥ 0, ∀x, y ∈ X, x∗ ∈ Ax, y∗ ∈ Ay.

Tập Gr(A) được gọi là tập đơn điệu nếu nó thoả mãn bất đẳng thức trên.
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Định nghĩa 1.1.3. Nếu Gr(A) không bị chứa một tập đơn điệu nào khác

trong X ìX∗ thì toán tử A được gọi là toán tử đơn điệu cực đại.

Định nghĩa 1.1.4. Nếu ∀x ∈ X ta có 〈Ax, x〉 ≥ 0 thì A được gọi là toán

tử xác định không âm, kí hiệu là A ≥ 0.

? Nhận xét: Nếu A là một toán tử tuyến tính trong không gian Banach X
thì tính đơn điệu tương đương với tính xác định không âm của toán tử.

Ví dụ 1.1.1. Giả sử H là không gian Hilbert, A : H → H là toán tử không
giãn, tức là

‖Ax− Ay‖ ≤ ‖x− y‖, ∀x, y ∈ X.

Khi đó toán tử I − A là toán tử đơn điệu, ở đây I là toán tử đơn vị trong
không gian Hilbert H .

Ví dụ 1.1.2. Toán tử tuyến tính A : RM → RM được xác định bởi

A = BTB,

với B là một ma trận vuông cấp M , là một toán tử đơn điệu.

Định nghĩa 1.1.5. Toán tử A được gọi là đơn điệu đều, nếu tồn tại một hàm

không âm δ(t), không giảm với t ≥ 0, δ(0) = 0 và

〈Ax− Ay, x− y〉 ≥ δ(‖x− y‖), ∀x, y ∈ X.

NÕu δ(t) = cAt
2 với cA là một hằng số dương thì toán tử A được gọi là đơn

điệu mạnh.

Định nghĩa 1.1.6. Toán tử A được gọi là h-liên tục (hemicontinuous) trên

X nếu A(x + ty) ⇀ Ax khi t → 0 với mọi x, y ∈ X và A được gọi là

d-liên tục (demicontinuous) trên X nếu từ xn → x suy ra Axn ⇀ Ax khi

n→∞.
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Ví dụ 1.1.3. Hàm hai biến:

ϕ(x, y) =


xy2

(x2 + y4)
nếu (x, y) 6= (0, 0)

0 nếu (x, y) = (0, 0)

liên tục theo từng biến riêng biệt tại (0, 0) nhưng không liên tục tại (0, 0).
Do đó nó h-liên tục tại (0, 0).

? Nhận xét: Một toán tử đơn điệu và h-liên tục trên X thì d-liên tục.

Định nghĩa 1.1.7. Toán tử A : X → X∗ được gọi là toán tử bức, nếu

lim
‖x‖→∞

〈Ax, x〉
‖x‖

= ∞, ∀x ∈ X.

Định nghĩa 1.1.8. ánh xạ U s : X → X∗ (nói chung đa trị) xác định bởi

U s(x) = {x∗ ∈ X∗ : 〈x∗, x〉 = ‖x∗‖s−1.‖x‖ = ‖x‖s, s ≥ 2}

được gọi là ánh xạ đối ngẫu tổng quát của không gian X .

Khi s = 2 thì U s thường được viết là U và được gọi là ánh xạ đối ngẫu

chuẩn tắc của X .

? Nhận xét:

1) Trong không gian Hilbert H , ánh xạ đối ngẫu chuẩn tắc chính là toán
tử đơn vị I trong H .

2) ánh xạ đối ngẫu là một trong những ví dụ về toán tử đơn điệu, nó tồn
tại trong mọi không gian Banach.

Với X = Lp(Ω), 1 < p < ∞ và Ω là một tập đo được của không gian
Rn thì ánh xạ đối ngẫu chuẩn tắc U có dạng

(Ux)(t) = ‖x‖2−p|x(t)|p−2x(t), t ∈ Ω.

9
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Trong không gian Lp(Ω), ánh xạ đối ngẫu U s có tính chất đơn điệu đều và
liên tục Holder, vì

〈U s(x)− U s(y), x− y〉 ≥ mU‖x− y‖s, mU > 0, (1.1)

‖U s(x)− U s(y)‖ ≤ C(R)‖x− y‖ν, 0 < ν ≤ 1, (1.2)

ở đây C(R) là một hàm dương và đơn điệu tăng theo R = max{‖x‖, ‖y‖}
(xem [3]).

Định lý 1.1.1. (xem [4]) Nếu X∗ là không gian Banach lồi chặt thì ánh xạ

đối ngẫu chuẩn tắc U : X → X∗ là toán tử đơn điệu, bức và d-liên tục.

Hơn nữa, nếu X là không gian Banach lồi chặt thì U là toán tử đơn điệu

chặt.

Bổ đề 1.1.1. (xem [9]) Cho X là một không gian Banach thực, f ∈ X∗ và

A là một toán tử h-liên tục từ X vào X∗. Khi đó, nếu có

〈A(x)− f, x− x0〉 ≥ 0, ∀x ∈ X,

th× A(x0) = f .

Nếu A là một toán tử đơn điệu trên X thì điều kiện trên tương đương
với

〈A(x0)− f, x− x0〉 ≥ 0, ∀x ∈ X.

Bổ đề 1.1.1 có tên là bổ đề Minty, tên một nhà toán học Mỹ, người đã chứng
minh kết quả trên trong trường hợp không gian Hilbert. Sau này chính ông
và Browder đã chứng minh độc lập trong không gian Banach.

Định nghĩa 1.1.9. Cho X là không gian Banach phản xạ, f : X → R là

một phiếm hàm lồi, chính thường trên X .

• Hàm f được gọi là nửa liên tục dưới trên X nếu

lim inf
y→x

f(y) ≥ f(x), ∀x ∈ X.
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